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NGHIÊN CỨU TẠO KHÁNG THỂ THỎ CHỐNG TINH TRÙNG NGƯỜI  
VÀ XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ NGƯNG KẾT TINH TRÙNG TRÊN NGƯỜI 

 

Hồ Quang Huy, Phạm Đăng Khoa,  
Phan Mai Hoa, Đỗ Thị Nga, Nguyễn Văn Tuất 

Trường Đại học Y Hà Nội 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Vô sinh, một vấn đề lớn về mặt xã hội, là một bệnh 

phức tạp trong các bệnh lý phụ khoa, bệnh do nhiều 
nguyên nhân. Vô sinh là tình trạng không có thai từ 12 
tháng trở lên, khi có thực hiện quan hệ đều đặn và 
không áp dụng biện pháp tránh thai. Vấn đề vô sinh 
hiện nay có xu hướng tăng và là một lĩnh vực rất đáng 
được quan tâm trong chăm sóc sức khỏe sinh sản. 
Hiện nay, một số nguyên nhân gây vô sinh đã được 
phát hiện, từ đó đã đưa ra được phương pháp điều trị 
thích hợp. 

Một trong những nguyên nhân gây vô sinh hiện nay 
đang được quan tâm và nghiên cứu đó là vô sinh do 
miễn dịch. Là bệnh rối loạn tự miễn, vô sinh do miễn 
dịch xảy ra ở cả nam lẫn nữ. ở người mắc bệnh này, 
hệ miễn dịch của họ sẽ nhận biết tinh trùng là một 
kháng nguyên (KN) lạ, cơ thể sẽ sản xuất ra kháng thể 
(KT) chống lại và tiêu diệt tinh trùng dẫn đến hiện 
tượng vô sinh, KT đó được gọi là kháng thể chống tinh 
trùng (KTCTT). Trong huyết thanh của người phụ nữ bị 
vô sinh do miễn dịch, KTCTT làm cho tinh trùng ngưng 
kết lại với nhau, làm mất khả năng di chuyển của tinh 
trùng (TT) đến gặp trứng, gây nên vô sinh. Nghiên cứu 
về KTCTT trong nước ta vẫn còn ít, nhất là trong chẩn 
đoán và điều trị vô sinh. 

Vì vậy, chúng tôi thực hiện đề tài này nhằm: 
Tạo KTCTT người trên thỏ bằng phương pháp gây 

mẫn cảm. 
Xác định mức độ ngưng kết trực tiếp giữa huyết 

thanh người vợ dương tính với KTCTT và tinh trùng 
người chồng. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 
1. Đối tượng nghiên cứu 
Đối tượng là thỏ: 3 thỏ, to, khỏe, cân nặng từ 2-

2,5kg 
Đối tượng là bệnh nhân được xác định theo tiêu 

chuẩn sau  
Đã được xác định vô sinh tại các bệnh viện chuyên 

khoa, nghi ngờ nguyên nhân vô sinh do miễn dịch,  
2. Các kỹ thuật nghiên cứu 
Kỹ thuật gây mẫn cảm 
Chọn đối tượng thỏ: theo tiêu chuẩn mục 2.1 
Mẫu tinh dịch của nhiều người (có số lượng TT từ 

60.106 TT/ml trở lên) độ hoạt động của TT trên 70%, 
trộn đều với nhau 

Kháng nguyên tinh trùng người được trộn đều với tá 
chất tạo thành một hỗn dịch đục trắng như sữa, quánh 
và không tan trong nước trong vòng 10 phút. 

Trong đó, lần tiêm thứ nhất và thứ ba dùng với tá 
chất Freund hoàn toàn; lần tiêm thứ hai và thứ tư với tá 
chất Freund không hoàn toàn 

Tiêm dưới da ở nhiều vị trí khác nhau dọc theo cột 
sống bốn lần tiêm cách nhau 1 tuần 

Sau 7- 10 ngày kể từ lần gây miễn dịch cuối cùng 
huyết thanh thỏ được thu thập, lấy máu thỏ qua động 
mạch cảnh.  

Sau đó ly tâm tách huyết thanh. Huyết thanh thỏ 
được đông khô và cất giữ ở -20 độ C. 

Xác định sự sản xuất KTCTT trong huyết thanh thỏ 
bằng kỹ thuật miễn dịch ELISA. 

Kỹ thuật ngưng kết 
Dùng kỹ thuật ngưng kết tinh trùng Franklin-dukes 

(F-D test)  
Chọn đối tượng theo mục 2.2.2 
Lấy tinh dịch của người chồng, pha loãng với dung 

dịch đệm Baker [16] tới mật độ 5.106 TT/ml 
Huyết thanh người vợ: 
Lấy máu từ tĩnh mạch, ly tâm tách huyết thanh 
Khử bổ thể ở 560C trong vòng 30 phút 
Bảo quản ở 40C đến khi sử dụng  
Huyết thanh thỏ: khử bổ thể ở 560C trong vòng 30 

phút 
Quá trình thực hiện 

 
Bất hoạt 

560C/30 phút 
Tinh dịch đã 
pha loãng ủ 

Chứng + 100µl HT thỏ 
chống TT người 

100µl 
(chứa 5.106 TT/ml) 

370C 

Chứng - 100µl nước muối 
sinh lý 

100µl 
(chứa 5.106 TT/ml) 

370C 

Mẫu HT thử 100µl HT cần thử 100µl (chứa 5.106 TT/ml) 370C 
Tại thời điểm sau 1 giờ, từ mỗi ống lấy ra một giọt, 

soi trên kính hiển vi thường 
Kết quả đánh giá dựa vào tỷ lệ số tinh trùng ngưng 

kết trên toàn bộ số tinh trùng, kết quả dương tính khi tỷ 
lệ này trên 10% [2] [4] [12] 

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 
Kết quả nghiên cứu gây mẫn cảm tạo KTCTT 

trên thỏ 
Định lượng nồng độ KTCTT trong huyết thanh thỏ 

sau quá trình gây mẫn cảm ta được kết quả  
Thỏ 1: thỏ xám 
Thỏ 2: thỏ đen 
Thỏ 3: thỏ loang 
Bảng 1: Nồng độ KTCTT ở 3 loại thỏ gây mẫn cảm 

Thỏ Nồng độ kháng thể (UI/ml) 
1 660,6 
2 483,1 
3 299,1 

Để tạo được mẫn cảm thỏ với KTCTT ta dựa vào 
nguyên lý của miễn dịch dịch thể. Kháng nguyên lạ 
xâm nhập lần đầu vào cơ thể sẽ kích thích cơ thể sinh 
kháng thể chống lại kháng nguyên đó. Đáp ứng miễn 
dịch tiên phát có cường độ đáp ứng kém, thời gian duy 
trì ngắn, những lần tiếp xúc sau với kháng nguyên, cơ 
thể sinh ra nhiều kháng thể hơn và có ái tính cao hơn. 
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Do đó ta tiêm KN tinh trùng người vào cơ thể thỏ 4 lần, 
mỗi lần cách nhau 1 tuần để cơ thể thỏ tạo được phản 
ứng miễn dịch với nồng độ cao, có ái tính cao. Mỗi lần 
thực hiện, KT sẽ được trộn với tá chất Freund hoàn 
toàn hoặc Freund không hoàn toàn. Thu hoạch huyết 
thanh thỏ sau 7-10 ngày từ lần tiêm cuối, vì đây là thời 
điểm nồng độ kháng thể trong máu là cao nhất [2] 

Nồng độ KTCTT trong huyết thanh ≥ 60 UI/ml là 
dương tính với KTCTT. Nồng độ KTCTT trong huyết 
thanh thỏ của 3 con thỏ xám, đen và loang lần lượt là 
660,6 UI/ml; 483,1 UI/ml và 299,1 UI/ml. Kết quả định 
lượng KTCTT trong huyết thanh thỏ cho thấy thỏ gây 
mẫn cảm đáp ứng tốt với KN tinh trùng người. So với 
nghiên cứu của D'Cruz OJ khi gây mẫn cảm thỏ với KN 
tinh trùng người [9] thì cũng có kết quả tương đương  

Trong ba con thỏ gây mẫn cảm, thỏ xám là thỏ có 
nồng độ KTCTT cao nhất, đáp ứng miễn dich cao hơn 
những con thỏ có màu lông khác, cùng cân nặng, cùng 
điều kiện nuôi dưỡng. Theo D'Cruz OJ [9] thỏ xám 
cũng có đáp ứng miễn dịch cao hơn thỏ đen, thỏ trắng 
và thỏ nâu cùng cân nặng và điều kiện nuôi dưỡng. 

Xác định mức độ ngưng kết trực tiếp giữa huyết 
thanh người vợ dương tính với KTCTT và tinh trùng 
người chồng. 

Chúng tôi sử dụng kỹ thuật ELISA để xác định 
nồng độ kháng thể chống tinh trùng trong huyết thanh 
bệnh nhân. Trong số 31 bệnh nhân nữ làm xét nghiêm 
tìm KTCTT bằng kỹ thuật ELISA thì có 9 người dương 
tính, 9 người này ta tiếp tục lấy huyết thanh và sử dụng 
kỹ thuật ngưng kết F-D test để xác định mức độ gây 
ngưng kết với tinh trùng người chồng. Ta chia ra làm 3 
nhóm với nồng độ KTCTT tăng dần, và mức độ ngưng 
kết cũng có sự khác nhau giữa 3 nhóm 

Nhóm 1: có nồng độ KTCTT 60-79 UI/ml. Nhóm 
này có mức độ ngưng kết từ 20 đến 40%, thấp nhất 
trong ba nhóm. 

Nhóm 2: có nồng độ KTCTT 80-99 UI/ml. Nhóm 
này có mức độ ngưng kết từ 50 đến 60%, cao thứ hai 
trong ba nhóm. 

Nhóm 3: có nồng độ KTCTT ≥ 100 UI/ml. Nhóm 
này có mức độ ngưng kết từ 50 đến 80%, cao nhất 
trong ba nhóm. 

 

Hình 1: a: Bệnh nhân (+); b: Chứng (+); c: Chứng (-) 

 
Bảng 2. Mức độ ngưng kết ở nhóm nồng độ KTCTT 

thấp (nhóm 1: 60-79UI/ml) 
Bệnh nhân Nồng độ (UI/ml) %Ngưng kết 

1 60,8 20-25 
2 61,5 30-35 
3 62,3 20-30 
4 71,9 30-35 
5 73,4 35-40 
6 79.9 30-40 

Trong số 6 bệnh nhân nữ dương tính có nồng độ 
KTCTT trong khoảng 60-79 UI/ml làm kỹ thuật ngưng 
kết với tinh trùng chồng cả 6 trường hợp đều gây được 
ngưng kết ở mức độ trên 20% đến 40% 

Bảng 3. Mức độ ngưng kết ở nhóm nồng độ KTCTT 
trung bình (nhóm 2: 80-99UI/ml) 

Bệnh nhân Nồng độ(UI/ml) %Ngưng kết 
7 86,8 50-60 

Nhóm bệnh nhân có nồng độ KTCTT 80-99UI/ml 
có 1 bệnh nhân. 

Mức độ ngưng kết đạt 50-60%, cao hơn hẳn nhóm 
có nồng độ KTCTT 60-79 UI/ml 

Bảng 4. Mức độ ngưng kết ở nhóm nồng độ KTCTT 
cao (nhóm ≥100 UI/ml) 

Bệnh nhân Nồng độ %ngưng kết 
8 109 50-60 
9 157,1 70-80 

Nhóm bệnh nhân có nồng độ KTCTT ≥100 UI/ml có 
2 bệnh nhân. 

Mức độ ngưng kết đạt từ 50-80%, cao hơn nhóm 
80-99UI/ml và nhóm 60-79UI/ml Nguyên tắc của kỹ 
thuật ngưng kết dựa vào phản ứng ngưng kết của KN-
KT 

Chúng tôi sử dụng kỹ thuật ngưng kết tinh trùng 
Franklin-dukes (F-D test). Dùng một mẫu huyết thanh 
làm chứng dương, đó là mẫu huyết thanh được chế tạo 
từ kỹ thuật gây mẫn cảm, một mẫu làm chứng âm 
(nước muối sinh lý). Khi huyết thanh của người vợ có 
KTCTT, KT trong huyết thanh người vợ sẽ kết hợp với 
KN trên bề mặt của tinh trùng chồng, tinh trùng tạo 
thành phức hợp KN-KT gây ra hiện tượng “ngưng kết” 

Sắp xếp số thứ tự theo chiều tăng dần của nồng độ 
KTCTT trong cả ba nhóm thì mức độ ngưng kết tinh 
trùng đa phần cũng tỷ lệ thuận với chiều tăng nồng độ, 
nồng độ KTCTT càng cao thì mức độ ngưng kết càng 
cao. So với báo cáo trên thế giới của Marshburn PB [6] 
và Naz RK [11] kết quả không có sự khác biệt. 

Tuy nhiên ta cũng thấy có một số trường hợp ngược 
lại. bệnh nhân thứ 2 (61,5 UI/ml) có nồng độ KTCTT 
thấp hơn nồng độ của bệnh nhân thứ 3 (62,3 UI/ml) 
nhưng mức độ gây ngưng kết cao hơn. Bệnh nhân thứ 
7 nồng độ KTCTT 86,8 UI/ml thấp hơn bệnh nhân thứ 
8 (109 UI/ml) nhưng mức độ ngưng kết bằng nhau (50-
60%). Những trường hợp này do những người phụ nữ 
thứ 2 và 7 có yếu tố cá thể khác biệt, sẽ gây hiện 
tượng ngưng kết với mức độ nhiều hơn những người có 
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nồng độ tương tự. Lại một lần nữa, yếu tố “cá thể” có 
vai trò trong phản ứng tự miễn của cơ thể. 

Số liệu thu được từ nghiên cứu về mức độ ngưng 
kết của KTCTT là số liệu định tính và dao động trong 
khoảng, đó là nhược điểm của phương pháp này. Bên 
cạnh ưu điểm các F-D test cho phép đánh giá chất 
lượng của KTCTT, được sử dụng như là một xét 
nghiệm sàng lọc để xác định hiện tượng ngưng kết tinh 
trùng do KTCTT và là một bằng chứng về tác dụng 
điều trị trong các trường hợp vô sinh. Nhược điểm của 
nó là các thông số của các F-D test vẫn có thể dao 
động và không có con số cụ thể, phụ thuộc vào kinh 
nghiệm người đọc kết quả. [7] 

KẾT LUẬN 
Từ kết quả nghiên cứu đề, chúng tôi rút ra một số 

kết luận sau: 
Đã sản xuất thành công KTCTT người trên thỏ 

bằng kỹ thuật gây mẫn cảm với kết quả: Thỏ xám 
(660,6 UI/ml) là thỏ có đáp ứng miễn dịch cao hơn thỏ 
có màu lông đen (483,1 UI/ml) và loang (299,1 UI/ml). 

Mức độ ngưng kết trực tiếp tinh trùng người chồng 
có mối liên quan thuận với nồng độ KTCTT trong huyết 
thanh người vợ. 
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KHẢ NĂNG CHI TRẢ VÀ NHU CẦU BẢO HIỂM CHO DINH DƯỠNG  
ĐIỀU TRỊ TRONG BỆNH VIỆN NĂM 2012 

 
Nguyễn Đức Vinh - Bộ Y tế 

Nguyễn Đỗ Huy - Viện Dinh Dưỡng 
tóm tắt 
Nghiên cứu nhằm tìm hiểu khả năng chi trả cho 

khám chữa bệnh và chi phí ăn uống, nhu cầu bảo hiểm 
y tế chi trả cho các dịch vụ dinh dưỡng trong bệnh 
viện. Phương pháp nghiên cứu cắt ngang mô tả, tiến 
hành tháng từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2012 với sự 
tham gia của 952 bệnh nhân hoặc người nhà bệnh 
nhân (người chăm sóc) đang được điều trị tại 4 bệnh 
viện đa khoa tỉnh Điện Biên, Thái Nguyên, Quảng Ninh 
và Bắc Giang. Kết quả cho thấy: Thức ăn từ căng tin 
bệnh viện vẫn là nguồn cung cấp chính (68,1%), cao 
nhất tại Thái Nguyên (88,5%), thấp nhất là Bắc Giang 
(47,5%)(p<0,01). Chi tiêu để chữa bệnh là rất lớn, tỷ 
trọng chi phí cho thực phẩm và dinh dưỡng là tương đối 
nhỏ so với chi phí cho điều trị bệnh. Đa số đối tượng 
(69,5%) có nhu cầu về ”bảo hiểm dinh dưỡng”, cao 
nhất ở Quảng Ninh và Điện Biên (71,3% và 71,2%), 
thấp nhất ở Thái Nguyên (67,1%) (p<0,05).  

Từ khóa: bệnh nhân, chi tiêu cho điều trị và chi tiêu 
cho thực phẩm, bảo hiểm y tế, “Bảo hiểm dinh dưỡng”. 

summary 
The study was conducted to identify the 

expenditure for treatment and for food and nutrition 
products and the need of nutrition service payment 
from health insurance of hospitalized patients or 
caregivers in hospitals. Cross sectional study was 
applied from Oct. to Dec. of 2012 with involvement of 
952 hospitalized patients or caregivers in 4 provincial 
hospitals of Dien Bien, Thai Nguyen, Quang Ninh and 
Bac Giang. The results showed that: The food from 
cantin of hospital was the main option (68.1%), highest 
in Thai Nguyen (88.5%) and lowest in Bac Giang 
(47.5%) (p<0.01). Expenditure of medical treatment 
was very high but proportion of expenditure for food 
was very small comparing to expenditure for medical 
treatment. Almost (69.5%) of hospitalized patients or 
caregivers showed their need on “ nutrition insurance”, 
highest in Quang Ninh and Dien Bien (71.3% and 
71.2%), lowest in Thai Nguyen (67.1%) (p<0,05).  


